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Mục đích là loại bỏ chèn ép ống sống do nhiều 
nguyên nhân và tạo điều kiện cho nắn chỉnh cột sống 
trong mổ. 

5. Kết quả phẫu thuật. 
+ Biến chứng sau phẫu thuật: chúng tôi gặp 02 

trường hợp nhiễm khuẩn vết mổ (9,6%) và 03 trường 
hợp có loét điểm tỳ đè (14,4%), sau điều trị và chăm 
sóc các biến chứng này đều được xử trí tốt. 

+ Phục hồi thần kinh sớm: 
Vào viện Ra viện Tổn thương 

n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % 
Frankel A 1 4,8 1 4,8 
Frankel B 4 19,2 1 4,8 
Frankel C 9 43,2 4 19,2 
Frankel D 6 28,8 10 48,0% 
Frankel E 1 4,8 5 24,0% 
Theo bảng trên có 20/21 bệnh nhân có sự phục 

hồi thần kinh sớm nhưng đánh giá theo ASA 1969 ở 
đây chúng tôi gặp 07 bệnh nhân chỉ tiến triển thêm 01 
độ Frankel (33,3%), 13 bệnh nhân tiến triển trên 2 độ 
(61,9%) và một bệnh nhân không có tiến triển. 

Theo Nguyễn Đắc Nghĩa (1999) có phục hồi ít 
nhất 1 độ Frankel chiếm 36,8%(4). 

+ Phục hồi cơ tròn: trong nghiên cứu của chúng tôi 
lúc đầu có 13 bệnh nhân có biểu hiện rối loạn cơ tròn 
ở nhiều mức độ (61,9%), khi ra viện còn lại 05 bệnh 
nhân chưa phục hồi hoàn toàn (24,0%). Sau 06 tháng 
kiểm tra vẫn còn 02 bệnh nhân có rối loạn cơ tròn 
(9,2%), đây là 2 bệnh nhân có biểu hiện ban đầu ở 
mức dộ Frankel A và có tổn thương tủy nặng nề. 

+ Phục hồi thần kinh sau khám lại: 
Đánh giá bệnh nhân sau khám lại của chúng tôi 

có 15 bệnh nhân có tiến triển tốt 71,4%, vừa 23,8%, 
kém 4,8%.  

Chúng tôi nhận thấy không có bệnh nhân nào có 
biểu hiện nặng lên so với ban đầu.  

Qua kết quả cho thấy nhóm có tổn thương tủy 
không hoàn toàn với mức độ Frankel A sự hồi phục 
rất thấp, nhóm tổn thương tủy không hoàn toàn hồi 
phục tốt hơn.  

Công tác phục hồi chức năng sớm cho bệnh nhân 
là rất cần thiết để tránh các biến chứng và giúp cho 
sự phục hồi chức năng thần kinh tốt hơn. (10) 

KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu 21 trường hợp bệnh nhân có tổn 

thương cột sống Ngực-thắt lưng mất vững có hoặc 
không có tổn thương thần kinh được phẫu thuật theo 
phương pháp Roy-Camille tại Khoa Phẫu thuật thần 
kinh và Ung bướu Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình từ năm 
2008-2010 chúng tôi nhận thấy: 

+ Căn cứ vào các triệu chứng lâm sàng, các 
phương tiện tại tuyến tỉnh khó khăn (chưa có MRI, C-
arm) nhưng cũng đã góp phần chẩn đoán sớm và có 
giá trị giúp cho công tác điều trị bệnh nhân tốt, nhất là 
đối với những bệnh nhân khó khăn về kinh tế không 
có điều kiện lên tuyến trung ương. 

+ Mặc dù tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình số lượng 
bệnh nhân còn ít nhưng phương pháp phẫu thuật cố 
định nẹp vis qua cuống sống kèm theo có cắt cung 
sau giải áp bước đầu cho kết quả tốt và khả quan. 
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Nhận xét tình trạng viêm lợi và viêm quanh răng  

ở bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường 
 

Đào Sơn Hà, Nguyễn Quốc Trung  
Tóm tắt 
Nghiên cứu trên 205 bệnh nhân đái tháo đường 

(ĐTĐ) tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ 
truyền Trung ương, chúng tôi nhận thấy tình trạng 
bệnh viêm lợi và viêm quanh răng (VQR) của người 
ĐTĐ nặng hơn người bình thường. Tỉ lệ viêm lợi là 
100%, trong đó viêm lợi nặng chiếm 34,1%, viêm lợi 
đơn thuần chiếm 45,37%. Tỉ lệ viêm lợi đơn thuần 

của bệnh nhân đái tháo đường type 1 là 55,56%, 
type 2 là 44,90%. Tỉ lệ VQR là 54,63%. Tỉ lệ VQR 
của bệnh nhân đái tháo đường type 1 là 44,44%, 
type 2 là 55,10%. 

Từ khoá: Viêm lợi, viêm quanh răng, đái tháo 
đường... 

SUMMARY  
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This study was conducted on 205 diabetes 
mellitus patients at National traditional medicine 
hospital, the finding indicates that gingivitis and 
periodontitis in diabetes patients is serious than 
others. All of the patients had gingivitis, severe 
gingivitis was accounted for 34.10%, simple gingivitis 
was 45.37%. The ratio of simple gingivitis in type 1 
diabetic group was 55.56%, one in type 2 diabetic 
group was 44.90%. Patients with periodontitis were 
accounted for 54.63%. In that, the ratio of 
periodontitis in type 1 diabetic group was 44.44%, 
type 2 group was 55.10%.  

Key words: gingivitis, periodontitis, diabetes 
mellitus … 

đặt vấn đề 
Bệnh quanh răng là bệnh của các tổ chức giữ răng 

trong ổ răng, trong đó viêm lợi và viêm quanh 
răng(VQR) là phổ biến nhất, nhiều nơi có tới 90% dân 
số mắc bệnh này. Bệnh có nhiều triệu chứng làm ảnh 
hưởng không tốt tới hệ tiêu hoá và sức khoẻ toàn 
thân, đặc biệt là khi có bệnh đái tháo đường(ĐTĐ) 
kèm theo.  

Đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa đang 
có tốc độ phát triển nhanh trên thế giới cũng như ở 
Việt Nam. Bệnh ĐTĐ thường có nhiều biến chứng, 
trong đó có biến chứng ở vùng quanh răng như viêm 
lợi, VQR làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của 
người bệnh. 

Trên thế giới đã có nhiều tác giả nghiên cứu về mối 
liên quan giữa bệnh viêm lợi, VQR và bệnh ĐTĐ, phần 
lớn các tác giả đều có chung nhận xét là có sự tác 
động qua lại giữa bệnh viêm lợi, VQR và bệnh ĐTĐ.  

Hiện nay ở nước ta chưa có nhiều nghiên cứu sâu 
về vấn đề này, chính vì vậy chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu đề tài: "Nhận xét tình trạng viêm lợi và 
viêm quanh răng ở bệnh nhân mắc bệnh đái tháo 
đường " với mục tiêu sau: 

 - Xác định tỷ lệ mắc bệnh viêm lợi và viêm quanh 
răng ở bệnh nhân đái tháo đường. khám và điều trị tại 
bệnh viện Y học c-ổ truyền Trung ương từ tháng 3 
đến tháng 9 năm 2006 

- Nhận xét một số yếu tố liên quan đến đối tượng 
bệnh nhân trên 

đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là bệnh nhân đã được chẩn 

đoán mắc bệnh ĐTĐ vào. khám và điều trị tại bệnh 
viện Y học c-ổ truyền Trung ương từ tháng 3 đến 
tháng 9 năm 2006 

Tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ 
- Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả những bệnh nhân 

đã được chẩn đoán là ĐTĐ có biểu hiện viêm lợi và 
viêm quanh răng tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Y 
học cổ truyền Trung ương. 

- Tiêu chuẩn loại trừ:  
+ Bệnh nhân < 18 tuổi. 
+ Bệnh nhân mất răng toàn bộ. 
+ Bệnh nhân không hợp tác. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô 

tả lâm sàng cắt ngang không can thiệp. Mẫu nghiên 
cứu được lựa chọn có chủ đích. 

Dụng cụ và phương tiện khám: Gương nha khoa, 
gắp, Sonde khám nha chu của WHO, thám châm. 

- Chỉ số đo lường mức độ viêm lợi và viêm quanh 
răng theo tiêu chuẩn của WHO(1997) 

2.3. Xử lý số liệu: 
Số liệu được thu thập và xử lý bằng chương trình 

toán thống kê y học EPI-INFO 6.04 và một số thuật 
toán khác. 

kết quả nghiên cứu 
Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo giới và tuổi theo 

WHO 
Nam Nữ Tổng số Giới 

Tuổi Số 
lượng 

Tỷ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
% 

18-34 3 37,5 5 62,5 8 3,9 
35-44 6 54,5 5 45,5 11 5,4 
45-59 22 33,3 44 66,7 66 32,2 
60-74 26 27,4 69 72,6 95 46,3 
75 2 8,0 23 92,0 25 12,2 
Tổng 59 28,8 146 71,2 205 100 

- Lứa tuổi < 45 và  75 chiếm tỉ lệ thấp, đa số là 
nhóm tuổi 45 - 59 (32,2%) và nhóm tuổi 60 - 74 
(46,3%).  

- Tuổi trung bình của bệnh nhân là 60,7  12,1, 
thấp tuổi nhất là 18, cao tuổi nhất là 85. 

- Về giới: nam chiếm tỉ lệ 28,8%, nữ chiếm tỉ lệ 
71,2%. Như vậy nữ mắc bệnh ĐTĐ nhiều hơn nam, 
sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 

Bảng 2. Mức độ viêm lợi theo thời gian mắc đái 
tháo đường 

Viêm lợi nhẹ 
(GI = 0,1 - 0,9) 

Viêm lợi TB 
(GI = 1,0 - 1,9) 

Viêm lợi nặng 
(GI= 2,0 - 3,0) 

Mức GI 
Thời 

gian mắc n % N % n % 
 1 năm (n=56) 5 8,9 37 66,1 14 25,0 
2 - 5 năm (n=83) 11 13,3 42 50,6 30 36,1 
6 -10 năm (n=46) 2 4,3 24 52,2 20 43,5 
> 10 năm  (n = 

20) 2 10,0 12 60,0 6 30,0 

Tổng (n = 205) 20 9,8 115 56,1 70 34,1 
Nhìn chung mức độ viêm lợi trung bình và nặng 

tăng theo thời gian mắc bệnh ĐTĐ, nhưng sự khác 
nhau này không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

Bảng 3. Tình trạng bệnh viêm lợi và viêm quanh 
răng theo thời gian mắc đái tháo đường 

VL đơn thuần VQR Lợi bình thường Thời gian mắc 
§T§ n % N % n % 

 1 năm (n = 56) 33 58,93 23 41,07 0 0 
2 - 5 năm (n=83) 39 46,99 44 53,01 0 0 
6-10 n¨m(n=46) 15 32,61 31 67,39 0 0 
>10 năm (n=20) 6 30,00 14 70,00 0 0 
Tổng (n = 205) 93 45,37 112 54,63 0 0 

- Tỉ lệ viêm lợi đơn thuần là 45,37%, tỉ lệ VQR là 
54,63%. 
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- Không có bệnh nhân nào có lợi hoàn toàn khỏe 
mạnh. 

- Tỉ lệ viêm lợi đơn thuần (không phát hiện thấy túi 
quanh răng  4mm) giảm dần theo thời gian mắc ĐTĐ. 

- Tỉ lệ VQR tăng dần theo thời gian mắc ĐTĐ. 
- Tỉ lệ bệnh viêm lợi và VQR của type 1 là 55,56% 

và 44,44%. 
- Tỉ lệ bệnh viêm lợi và VQR của type 2 là 44,90% 

và 55,10. 
- Có sự khác nhau giữa tỉ lệ bệnh viêm lợi và VQR 

của type 1 và type 2 nhưng không có ý nghĩa thống 
kê với p > 0,05. 

bàn luận 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 205 bệnh 

nhân, đã được chẩn đoán là ĐTĐ tại khoa khám 
bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Qua 
các kết quả thu được chúng tôi xin bàn luận đến một 
số vấn đề sau: 

1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 
(bảng 1). 

Trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ bệnh nhân < 
45 tuổi và  75 tuổi thấp (21,15%), phần lớn là lứa 
tuổi từ 45 - 74 chiếm tới 78,5%, trong đó cao nhất là 
lứa tuổi 60-74 chiếm tỉ lệ 46,3%. Tuổi trung bình của 
đối tượng nghiên cứu là 60,7  12,1. So sánh kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi với một số tác giả khác như: 
Nguyễn Thị Thục Hiền, tuổi trung bình là 60,1  12,9 
[2]; Gugliemo campus và cộng sự tuổi trung bình là 
61  11 [8], kết quả của chúng tôi cũng giống với các 
tác giả này. Điều này cũng phù hợp với đặc điểm dịch 
tễ học của bệnh ĐTĐ, bệnh này hay gặp ở độ tuổi > 
45, và thường là ĐTĐ type 2.  

Theo nghiên cứu của chúng tôi, ĐTĐ gặp ở cả hai 
giới trong đó nam chiếm tỉ lệ 28,8%, thấp hơn ở nữ 
(chiếm tỉ lệ 71,2%), sự khác nhau này có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,01.  

2. Tỷ lệ bệnh viêm lợi và viêm quanh răng. 
2.1. Mối liên quan giữa thời gian mắc bệnh 

ĐTĐ và bệnh quanh răng. 
Đây là một vấn đề hiện nay đang còn được tranh 

luận nhiều. Nhiều tác giả cho rằng nếu thời gian mắc 
bệnh ĐTĐ càng dài thì tỷ lệ và mức độ trầm trọng của 
bệnh quanh răng càng cao tuy nhiên cũng có nhiều 
tác giả lại có quan điểm ngược lại. 

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ mắc 
bệnh viêm lợi không tăng theo thời gian mắc bệnh 
ĐTĐ và mức độ viêm lợi thì cũng không trầm trọng 
hơn theo thời gian mắc bệnh. ở nhóm bệnh nhân 
mắc bệnh < 1 năm, mức độ viêm lợi nặng là 25%; 
mắc bệnh 2-5 năm là 36,1%; mắc bệnh 6 - 10 năm là 
43,5%; > 10 năm là 30%, sự khác nhau này không có 
ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Điều này cũng phù hợp 
với Danis F. Kinane khi thống kê nhiều nghiên cứu 
cũng thấy rằng thời gian mắc bệnh ĐTĐ không có 
ảnh hưởng tới tình trạng bệnh lý của vùng quanh răng  

Tuy nhiên về vấn đề viêm quanh răng thì chúng 
tôi thấy có kết quả ngược lại, bệnh nhân mắc bệnh 
ĐTĐ càng lâu năm thì tỷ lệ viêm quanh răng lại càng 

cao (< 1 năm: 41,07%, 2-5 năm: 53,01%, 6-10 năm: 
67,39%, > 10 năm: 70,00%), điều này có thể là do 
mẫu nghiên cứu của chúng tôi ngẫu nhiên có nhiều 
bệnh nhân mắc bệnh viêm quanh răng hơn hoặc là 
đặc điểm bệnh lý ở người Việt Nam có những điểm 
khác so với các dân tộc khác trên thế giới. Để chứng 
minh được vấn đề này rõ ràng hơn đòi hỏi chúng ta 
phải có những nghiên cứu sâu hơn và rộng hơn.  

Về mặt cơ chế bệnh sinh, khi nồng độ đường máu 
cao sẽ sinh ra chất AGE (advanced glycation end-
products), chất này làm thay đổi các tính chất của 
thành mạch ở lợi (tăng độ cứng của thành mạch, giảm 
tính thấm, tăng hiện tượng thực bào của các bạch cầu 
đơn nhân và đa nhân) làm tổn thương tổ chức quanh 
răng. Đồng thời tế bào xơ ở lợi giảm tổng hợp các 
Collagenne, các thụ cảm hoá học bị rối loạn, hiện 
tượng kết dính và thực bào của các tế bào thực bào 
đa nhân cũng giảm, do vậy chúng ta rất khó có thể 
kết luận được rằng thời gian mắc bệnh ĐTĐ thật sự 
có ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh và mức độ trầm 
trọng của bệnh nha chu hay không? Nếu bệnh nhân 
mắc bệnh kéo dài mà đường huyết không được kiểm 
soát tốt thì chúng tôi cho rằng chắc chắn tình trạng 
bệnh nha chu sẽ trầm trọng hơn, còn ngược lại nếu 
chúng ta kiểm soát đường huyết tốt thì thời gian mắc 
bệnh ĐTĐ không thể làm cho tình trạng bệnh nha chu 
trầm trọng hơn được. 

2.2. Phân bố bệnh viêm lợi, viêm quanh răng 
và ĐTĐ. 

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ viêm 
lợi đơn thuần (không phát hiện thấy túi quanh răng  
4 mm) là 45,37%, tỉ lệ VQR là 54,63%. So sánh kết 
quả này với một số tác giả khác khi điều tra ở cộng 
đồng như Trần Văn Trường, Lâm Ngọc ấn, Trịnh Đình 
Hải (tỉ lệ viêm lợi đơn thuần là 64,9%, viêm quanh 
răng là 31,8%), Đặng Thị Thơ (2003) nghiên cứu trên 
nhóm nghiên cứu là nghiện ma tuý, viêm lợi đơn 
thuần là 76,5%, viêm quanh răng là 13,0%, chúng tôi 
thấy tỉ lệ mắc bệnh VQR ở nhóm bệnh nhân của 
chúng tôi là cao hơn. Kết quả này của chúng tôi cũng 
giống với kết quả của Lê Thị Thanh Nhơn (viêm lợi 
đơn thuần: 18,63%, VQR: 81,37%). Như vậy chúng 
tôi có thể nói rằng, so với người bình thường các bệnh 
nhân ĐTĐ có tỉ lệ mắc bệnh VQR là cao hơn. 

So với các tác giả nước ngoài thì tỉ lệ VQR của 
chúng tôi là cao hơn. Điều này cũng rất hợp lý bởi vì 
bệnh ở nước ta không thể có được những hành vi chăm 
sóc răng miệng tốt như ở các nước tiến tiến, khả năng 
kiểm soát đường huyết của chúng ta cũng kém hơn 
nhiều, đặc biệt về chế độ ăn, các bệnh nhân ĐTĐ chưa 
tuân thủ theo các chế độ ăn đặc biệt cho mình. 

Tuy nhiên so sánh với các tác giả trong nước như 
Lê Thị Thanh Nhơn thì tỉ lệ của chúng tôi thấp hơn. 
Điều này có thể là do bệnh nhân của Lê Thị Thanh 
Nhơn là tại bệnh viện Nội tiết nên thường gặp nhiều 
bệnh nhân nặng hơn. 

So sánh tỉ lệ viêm lợi đơn thuần và viêm quanh 
răng giữa 2 nhóm ĐTĐ type 1 và type 2, chúng tôi 
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thấy có sự khác nhau nhưng không có ý nghĩa 
thống kê với p > 0,05. Kết quả này cũng phù hợp với 
nhiều tác giả trên thế giới như Denis F. Kinane [, 
George W. Taylor  

kết luận  
Qua nghiên cứu trên 205 bệnh nhân tại khoa 

Khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, 
chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

Tình trạng bệnh viêm lợi và viêm quanh răng của 
người đái tháo đường nặng hơn người bình thường: 

- Tỉ lệ viêm lợi là 100%, trong đó viêm lợi nặng 
chiếm 34,10%. Viêm lợi đơn thuần (không phát hiện 
thấy túi quanh răng  4 mm tại thời điểm nghiên cứu) 
chiếm 45,37%. Tỉ lệ viêm lợi đơn thuần của bệnh 
nhân đái tháo đường type 1 là 55,56%, type 2 là 
44,90%.  

- Tỉ lệ viêm quanh răng là 54,63%. Tỉ lệ viêm 
quanh răng của bệnh nhân đái tháo đường type 1 là 
44,44%, type 2 là 55,10%. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH GHẺ TẠI BỆNH VIỆN 103 (2000- 2009) 
 

PHẠM HOÀNG KHÂM - Bệnh viện 103 
TÓM TẮT 
Từ 2000 đến 2009, hồi cứu 203 bệnh án bệnh 

nhân ghẻ điều trị nội trú tại bệnh viện 103, chúng tôi 
rút ra một số đặc điểm lâm sàng sau: Tỷ lệ bệnh 
chiếm 3,56 % tổng số bệnh Da liễu. Tỷ lệ bệnh ghẻ 
đứng hàng thứ 4 trong các bệnh Da liễu thường gặp 
trong quân đội. Vị trí tổn thương hay gặp nhất trong 
bệnh ghẻ là Kẽ ngón tay, lòng bàn tay: 92,12%. Tiếp 
đến vùng sinh dục ngoài: 88,67%. Vùng bụng, quanh 
thắt lưng chiếm: 81,28%, đùi: 69,96% và mông: 
41,87. Đặc biệt, vùng đầu, mặt, cổ và lưng không có 
tổn thương. Tổn thương cơ bản thường gặp nhất trong 
bệnh ghẻ là mụn nước:100% trường hợp. Đường hang 
là thương tổn đặc hiệu nhưng rất khó tìm thấy: 5,91%. 
Săng ghẻ có ở 22,17% trường hợp và hầu hết ở vùng 
sinh dục. Tất cả bệnh nhân Ghẻ đều có ngứa ở các 
mức độ khác nhau. Đa số bệnh nhân nhận thấy ngứa 
nhiều: 66,01%. Mức độ vừa chiếm tỷ lệ: 28,08%. Chỉ 
có: 5,91% bệnh nhân thấy ngứa ít. Đa số bệnh nhân 
nhận thấy thời điểm ngứa nhất trong ngày là lúc bệnh 
nhân đi ngủ chiếm tỷ lệ 80,3%.  

Từ khóa: Bệnh da liễu; Bệnh Ghẻ. 
summary 
From 2000 to 2009, Islamic studies 203 patients 

with scabies patients' inpatient treatment at 103 
hospitals, we draw the following clinical features: 
Percentage of patients accounted for 3.56% of 
dermatology patients. Scabies rate ranks fourth in the 
common skin diseases in the military. Position in the 
most common injury is scabies fingers, palms: 
92.12%. Next to education outside the region s inh: 
88.67%. Abdomen, around the waist up: 81.28%, 
thigh: 69.96% and buttocks: 41.87. In particular, the 
head, face, neck and back without injury. Hurt the 

most common base is the blisters scab: 100% of 
cases. Airway lesions are specific but very hard to 
find: 5.91%. 22.17% chancre sores in most cases and 
in the genital area. All patients had pruritus in the 
chair at different rates. Most patients notice itching 
more: 66.01%. Moderate percentage: 28.08%.Only: 
5.91% of patients show little itchy. Most patients 
notice itching best time of day is when patients go to 
sleep: 80.3%.  

Keyword: Skin diseases, Scabies.  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh ghẻ là bệnh da phổ biến trên thế giới, nhất 

là ở những nước có nền kinh tế thấp, điều kiện vệ sinh 
kém. Hàng năm, trên thế giới có hơn 300 triệu trường 
hợp mắc bệnh. Trong quân đội, ghẻ là một bệnh 
ngoài da phổ biến và đứng thứ hai sau bệnh nấm da. 
Theo điều tra cơ cấu bệnh ngoài da của Bộ Môn Da 
Liễu HVQY (1994) bệnh ghẻ chiếm 13,17%[1]. Lê 
Bách Quang, 2000 trong 293 bệnh nhân bệnh ngoài 
da, bệnh ghẻ có 36 trường hợp chiếm 12,3%[6]. Bệnh 
ghẻ thường gây ngứa nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt 
và luyện tập của bộ đội. Mặt khác, ngứa nhiều, gãi 
nhiều, dễ gây nhiễm khuẩn thứ phát, có thể dẫn đến 
biến chứng viêm cầu thận cấp tính.  

Để giúp thêm kinh nghiệm cho chẩn đoán, điều trị 
và phòng bệnh Ghẻ đạt hiệu quả hơn, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu: Nghiên cứu 
một số đặc điểm lâm sàng của bệnh ghẻ ở Bệnh viện 
103 từ 2000 đến 2009. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng: Hồi cứu 203 bệnh án bệnh nhân 

ghẻ lưu trữ tại bệnh viên 103 từ năm 2000-2009.  


